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TOM TAT

Bai bao trinh bay nghién cru stv dung anh vé tinh va cong nghé GIS thanh lap ban dé bién
dong st dung dat do thi thanh phé Buon Ma Thudt giai doan 2000 — 2009. Anh vé tinh dwo'c phan loai
bang phwong phap s6 trén phan mém ENVI 4.3 va phan tich khong gian bing phan mém Arc View 3.2.
Két qua nghién clru cho thay: sy thay doéi str dung dat doé thi dwoc xac dinh véi do chinh xac cao.
Trong 9 nam (2000 — 2009) dién tich dat khong thay ddi la 31923,96 ha, chiém 85,68%, dién tich dat
néng nghiép chuyén muc dich sang dat phi néng nghiép la 2010,47 ha, chiém 5,50% téng dién tich tw
nhién. Tuy nhién, st dung tw liéu anh vé tinh dé thanh lap ban dé bién déng dat do thi chi thé hién
dwoc mot sé loai dat chinh ma khéng thé hién chi tiét tirng loai dat. Dé thanh lap ban dé bién déng
dat do thj véi dd chinh xac cao nén chon cac anh thu nhan cling muia trong cac nam tranh anh hwéng

clia may va swong mu t&i két qua giai doan anh.
Tir khéa: Anh vé tinh va cong nghé GIS, ban dbé bién déng sir dung dat, thanh phé Buon Ma Thuét.

SUMMARY

This research introduces application satellite imagines and GIS for developing land-use change
maps of Buon Ma Thuot city from 2000 — 2009 with using digital image processing method by ENVI 4.3
software and spatial analyst by ARCVIEW 3.2 software. The results show that the changes in urban
landuse have been identified with high accuracy. In 9 years (i.e. 2000-2009), the unchangeable area
was 31923.96 hectare with 85.68% of total natural area. The area of agricultural land has been
transferred to non - farming land was 2010.47 hectare, with 5.50% of the total studied area. The
method using SPOT image data can be only used for identifying the change in some major land-use
units, but it can not be used for dentifying landuse changes in detail. This research suggests that the
scenario of choosing image taken from the same season in a year for high accuracy map of urban
land use change, and in order to avoid cloud, frost effects on results of image interpretation.

Key words: Buon Ma Thuot city, landuse change map, satellite imagines and GIS.

1. DAT VAN DE

D6 thi héa dang tiing ngay lam d6i thay
dién mao dit nuéc, dap ting nhu cAu ngay
cang cao cua cudc séng hién dai. Nhung lan
séng d6 thi héa ciing lam nay sinh nhiéu bat
cap va dé lai nhiing hau qua ning né vé mat
xa hoi, san xuit, hé sinh thai.. (Nguyén

Khéc Thai va cs., 2008). Dé dua ra céc quyét
sach cho phat trién d6 thi, can c6 di liéu
khoa hoc nham cdn d6i ngudn tai nguyén
nhu: dat, nudc, niang lugng... Ngudn tai
nguyén dat nong nghiép can dic biét cha y
nhim bao dam an ninh luong thuc, ciing nhu
cac van dé xa hoi phat sinh tu luong thuc.
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St dung anh vé tinh va céng nghé GIS thanh lap ban d bién dong d4t d6 thi thanh phé...

Thanh phé Buén Ma Thuét 14 tha phua caa
Tay Nguyén cé téc dd do thi héa kha nhanh
ciing khéng ndm ngoai quy luat dé.

Ban d6 bién dong dat do thi cung cap tu
lidu vé tinh hinh bién dong st dung dat theo
thoi gian va theo khéng gian, 14 nguén di
lidu tin cay hd tr¢ cac nha lanh dao dua ra
cac quyét sach phu hop.

Trong nhiing nam gan day tu liéu vién
tham dugc tng dung réng rai trong nhiéu
linh vuc. Tu liéu vién tham c6 wu diém la
giau thong tin, chu ky thu nhan thong tin
ngin, xt ly trén dién réong (Nguyén Khic
Thoi, Nguyén Thi Thu Hién; 2010). Céng
nghé tich hdp tu liéu anh vé tinh va GIS 1a
cong nghé hién dai dé xac dinh bién dong st
dung dat va thanh 1ap ban d6 bién dong dat
d6 thi. Nghién ctu dudc thuc hién tai thanh
phd Buon Ma Thuét tinh Dic Lic.

2. DU LIEU VA PHUONG PHAP
NGHIEN cUU

2.1. Pham vi va dit liéu s dung trong
nghién ciru

Pham vi nghién ctu 14 toan bd quy dat
cta thanh phé Buén Ma Thudt véi tong dién
tich tu nhién 36.524 ha.

Dii liéu st dung trong nghién ciiu 1a anh
vé tinh LANDSAT thu nhan thang 3 nam
2000, d6 phan giai 30 m va anh SPOT5 thu
nhan thang 3 nam 2009, d6 phan giai phd
10m. Cac anh déu da duge hiéu chinh phéd do
anh hudng ctia biic xa va nén chinh hinh hoc
do 4nh hudng ctia sai s6 méo hinh hinh hoc &
mtic 2B. Ngoai ra con st dung cac tu liéu
khac nhu ban d6 dia hinh hé toa d6 VN2000,
ban do hién trang st dung dat nam 2000 va
cic s6 liéu thong ké vé tinh hinh st dung dat
khu vuc nghién ctu.

2.2. Phuong phap nghién ctiu
2.2.1. Phuong phadp diéu tra khdo sdt thuc dia
T cac s6 lidu, ban do va anh vé tinh thu

thap, viéc diéu tra khdo sat thuc dia 16p phu
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mét dat dude tién hanh nhim 14y mau phuc
vu qué trinh giai doan anh. Viéc do dé xac
dinh dién tich 14y mau 16p phu mat dat duge
thuc hién bang may GPS cam tay nhim xac
dinh vi tri d#c trung cua cac loai hinh st
dung dat, tao ra cac thong tin vé 16p phu caa
loai hinh st dung d4t tuong ting.

Anh sau khi gidi doan noi nghiép dudgc
d61 soat ngoai thuc dia, nham kiém tra, hiéu
chinh nang cao d6 chinh xac céng tac giai
doan anh.

2.2.2. Phuong phdp xu ly anh vé tinh

Anh vé tinh d dugc hidu chinh phé va
nan chinh hinh hoc vé hé toa @ UTM nhung
dé nang cao d6 chinh xac tién hanh nin
chinh hinh hoc anh vé hé toa d6 VN2000.
Qué trinh nén chinh anh dude thuc hién
trén phan mém ENVI 4.3 bing phuong phap
nin anh theo ban d6. Chon phép nin Affine
v6i t61 thiéu 5 diém khéng ché phan bd déu
trén anh va ndéi suy tai chia mau theo
phuong phap “ngudi lang giéng gin nhat”
(nearest neighbor).

Xay dung tép mau gidi doan anh dua
trén két qua diéu tra thuc dia ti may GPS
cam tay. T tép mau tién hanh phan loai
anh bing phuong phap phan loai c¢6 kiém
dinh theo thuat toan xac sudt cuc dai
(Maximum Likelihood).

2.2.3. Phuong phdp ddanh gia d¢ chinh xdc
phén loai bdng ma trén sai s6

D6 chinh x4c ctia anh phan loai dugc thé
hién bang ma tran sai s§. Ma tran nay thé
hién sai s6 nhAm 14n sang 16p khac (thé hién
theo hang) va sai s6 do bo sét caa 16p mau
(thé hién theo cot). P chinh xac phan loai
anh dudc tinh bing tong s6 pixel phan loai
dung trén tong s6 pixel clia toan bo mau.

DPé danh gia tinh chit sai s6 méic phai
trong phan loai, c¢6 thé dua vao chi s6 Kappa
(), ndm trong pham vi tit 0 dén 1.

Chi s6 k dudc tinh theo céng thic
(Jensen, 1996):
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Trong d6:

N: Téng s6 pixel 14y mau

r: S6 16p d6i tuong phan loai

xii: S6 pixel ding trong 16p thi i

xi,: Téng pixel 16p thi i cia mau

x,;: Tong pixel ctia 16p thit i sau phan loai.
2.2.4. Phuong phdp phdn tich khong gian

ctia GIS dé chéng xép bdn dé

Anh sau khi phan loai dugec bién tap d8
thanh lap ban db. St dung chiic nang phan
tich khong gian trong GIS chong xép ban do
va tinh toan s6 liéu vé bién dong st dung dat.

3. KET QUA NGHIEN CUU VA THAO
LUAN
3.1. Xt ly anh vé tinh
Anh vé tinh LANDSAT nam 2000, anh
vé tinh SPOT5 nam 2009 dugdc xu ly biang
phin mém ENVI 4.3. Anh sau khi ting
cudng chat lugng, duge nin chinh hinh hoc
vé hé toa do VN-2000 theo ban do ty lé
1:50.000 ctia khu vuc nghién ctu. Két qua
sau khi nin anh sai s6 tai cac diém kiém tra

nhd hon 1 pixel dam bao yéu cidu phan loai
anh. Anh sau khi nén dugc cét theo ranh giéi
ctia khu vuc nghién cttu (Hinh 1).

Mot phan quan trong vé xu ly phé anh da
thoi gian 1a chuén hoéa phd dé lap ban db bién
dong. Anh da thoi gian khac nhau vé didu
kién khi tugng, vi vay can chudn héa phd vé
cting mot thoi diém thi két qua danh gia bién
dong méi c6 do tin ciy cao. Hai anh vé tinh
nam 2000 va 2009 dugc thu nhan cing mua
trong ndm nén khong phai chuédn héa pho.

a. Phéan logi dnh

- Dinh nghia cac 16p: Dinh nghia 6 16p
phan loai: dat trong lia, dat trong cdy hang
nam, dat trong cady lau nam, dat xay dung,
dat séng sudl mat nudc, dat chua st dung
(Bang 1).

- Chon vung mau: Tu s6 liéu diéu tra
thuc dia va ban d6 hién trang st dung dat
tién hanh chon mau phan loai. Sau khi xay
dung xong tap mau tién hanh tinh toan su
khac biét gifia cac mau phan loai. Két qua
tinh toan su khac biét gitia cAc mau anh vé
tinh 2000 va 2009 déu 16n hon 1,3 dam bao
yéu cAu dé tién hanh phan loai.

- Phan loai 4nh: Tién hanh phan loai
anh v6i cac mau da chon bang phuong phap
xac suit cuc dai. K&t qua da phan loai dudc
hai anh vé tinh nam 2000 va 2009.

|2

Hinh 1. Anh t6 hop mau thuc nim 2000 va anh t6 hop mau gia nam 2009 sau khi nin
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St dung anh vé tinh va céng nghé GIS thanh lap ban d bién dong d4t d6 thi thanh phé...

Bang 1. Mau giai doan anh vé tinh

Loai dat Anh 2000 Anh 2009 Anh thyc dia

|

DAt trong cay hang ndm — g
Tt i

e

D4t trong lua

D4t trdng cay lau ndm

DAt xay dung

Dét song subi va MNCD

D4t chwa s dung

Bang 2. Ma tran sai s6 phin loai anh nam 2000

Loai (1) (2) (3) (4) (%) (6) ~ Ténghang

; (pixel) (pixel) (pixel) (pixel) (pixel) (pixel) (pixel)
Dét xay dung (1) 1096 0 49 97 6 0 1248
Dét tréng lua (2) 0 978 15 0 39 0 1032
Dét soéng sudi va MNCD (3) 5 18 827 0 2 0 852
Cay lau nam (4) 0 0 0 1293 0 0 1293
Cay hang nam (5) 0 0 0 0 798 103 901
D4t chua s dung (6) 0 3 4 0 8 902 917
Tbéng cot (pixel) 1101 999 895 1390 853 1005 6243

D¢ chinh xdc toan bé = (5894/6243) = 94,41%; Chi s6 :0.9012

Bang 3. Ma tran sai s6 phan loai anh nam 2009

Loai d4t iy 2 3 4 N Téng hang

; (pixel) (pixel) (pixel) (pixel) (pixel) (pixel)
Dét xay dwng (1) 972 21 57 84 98 1232
Dét trong lua (2) 0 1004 8 20 124 1156
Dét s6ng subi va MNCD (3) 26 11 799 106 43 985
Cay lau nam (4) 177 0 93 1459 584 2313
Cay hang nam (5) 103 212 46 162 1137 1660
Tbng cot (pixel) 1278 1248 1003 1831 1986 7346

DG chinh xdc toan bg: 5371/7346 = 72,12% ;  Chi 56 1:0,7820
(trong do 5371, 5894 la tong cac pixel in dgm nam trén duong chéo chinh)

b. Panh gida dé chinh xdc cua két qua
phadn loai
Sau khi phan loai anh bing phan mém

- Do chinh x4c phan loai anh nim 2000
14 94,41%, chi s6 ô bang 0,90 (Bang 2).

ENVI 4.3 va danh gia két qua phan loai dat - Dg chinh xac phan loai &nh nam 2009
duge d6 chinh x4c nhu sau: 1a 72,12%, chi s6 ô bang 0,78 (Bang 3).

374



Nguyén Thi Thu Hién,

Nguyén Khic Thoi

Trong bang 2, cac s6 liéu trén dudng chéo
in dam 14 s6 pixel phan loai dtng cta cac loai
dat, cac sd con lai trong cac hang 1a s6 pixel
phan loai nham sang loai dat khac.

- Két qua danh gia do chinh xac phan
loai 4nh ndm 2009 (Bang 3).

c. Chuyén két qud phdan loai sang dang véc to

Trude khi chuyén két qua phan loai sang
dang véc to, can thuc hién mét s6 thao tac can
thiét nhu khai quat héa cac 16p thong tin, véc
td héa anh sau khi phan loai ...

Hai anh vé tinh nam 2000 va 2009 sau
khi phan loai dudc chuyén sang dang vécto
va luu ¢ dinh dang file cia Mapinfor: Buon
Ma Thuot 2000.mif va Buon Ma Thuot
2009.mif.

3.2. Thanh 1ap ban d6 bién dong dat do
thi bang phuong phap so sanh sau
phan loai
Ban d6 bién dong dat do thi thanh phé

Buén Ma Thuot giai doan 2000 - 2009 dudgc

thanh lap ti anh vé tinh nam 2000 va nam

[Anh Landsat 2000 Higu Nén
chinh chinh
anh hinh hoc

[ Anh Spot 2009

Ban d6

2000

2009 theo quy trinh nhu hinh 2.

3.2.1. Bién tdp bdn dé hién trang st dung ddt

Anh phan loai sau khi duge chuyén sang
dang véctd dudc nhap vao phan mém
Mapinfor 9.0 dé bién tap, 16p, mau, két qua
thu dudc hai ban d6 hién trang st dung dat
nam 2000 va 2009 (Hinh 3).

Két qua thong ké dién tich trén ban do6
nidm 2009 dugc thanh lap ti dnh vé tinh va
s6 liéu théng ké c6 sy chénh léch dang ké.
Téng dién tich d4t tu nhién c6 su chénh léch
do sap nhap thém 4 x& vao ranh gidi cuaa
thanh ph6 Buon Ma Thudt nam 2004 nhung
trong qua trinh x1i Iy 4nh 14y ranh giéi théng
nh4t cta ndm 2000 dé cit anh 2000 va 2009.
D4t chua st dung c6 su chénh léch 16n nhat
12 1.325,97 ha, do trong qué trinh giai doan
anh véi @6 phan giai 10 m khé c6 thé phan
biét dudc dat cAy hang nam, dat tréng lda
v6i cay bui, ¢d 6 dit chua st dung. Dat xay
dung chénh léch dién tich do quéa trinh sap
nhap 4 xa vao ranh giéi thanh phd. Dat cay
lau nam, dat séng sudi va mat nudc chuyén
dung chénh léch khong dang ké.

.
Phan loai
¢6 kiém dinh

S

Panh gia
d6 chinh xac

)

Chuyén két qua
phéan loai sang vecto

|

Ban d6

hién trang
2009

Chong xép

\ 4

Ban db bién dong nam 2000 - 2009 |

Hinh 2. Quy trinh thanh lap ban d6 bién dong dat d6 thi
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St dung anh vé tinh va céng nghé GIS thanh lap ban d bién dong d4t d6 thi thanh phé...

AN B4 HigH TRANG 50 DiNG DAT
THANH PHE BUAN MA THUST NAM 2600

i od wign TRANG 50 DyNo 0AT
THANH PHO BUSN MA THUST A 2099

Hinh 3. S0 d6 hién trang st dung dat Tp. Buén Mé Thuot nam 2000 va 2009

Bang 4. Bién dong cac loai dat giai doan 2000 - 2009 Tp. Buén Ma Thuét

Don vi tinh: ha

Loai dat Nam 2000
£ X Dét Séng a a X 2
N&m 2009  Dat bat. subi va Cay Cay batchua  Tong
xay dwng trong lua MNCD l&u nam hang nam st dung hang
DAt xay dwng 5998.56 219.88 700.00 1037.56 53.03 8009.03
Dét trong lua 2205.90 97.64 242.04 2545.58
D4t song subi va
MNCD 925.39 47.30 972.69
Cay lau nam 17428.54 1136.65 892.71  19457.90
Cay hang nam 33.93 4735.07 770.32 5539.32
Dét chwa sr dung 0 0.00
Téng cot 5998.56 2425.78 959.32 18128.54 7054.22 1958.10  36524.52

3.2.2. Thanh ldp bdn dé6 bién déng st dung
ddt néng nghiép

Sau khi hai ban d6 hién trang nam 2000
va 2009 dugc chuyén sang phdn mém hé
théng thong tin dia ly Arc View 3.2, bang
cach chong xép, nghién ciu thu dude ban doé
bién dong st dung dat do thi khu vuc nghién
ctu thanh phd Buén Ma Thuot giai doan
2000-2009.

Cac sb liéu thong ké vé bién dong su
dung dat (Bang 4) dudc trinh bay trong dé,
tong cot 1a dién tich cta cac loai d4t nam
2000, téng hang 1a dién tich cta céc loai d&t
niam 2009. Céac 6 chii dam 1a dién tich cua
céc loai d4t khong thay déi ti ndm 2000 dén
2009. Cac 6 con lai thé hién su bién dong.

S6 liéu bang 4 cho thay phan 16n dién
tich d&t nong nghiép la chuyén sang dat
xay dung. DAt trong lda chuyén sang dat xay
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dung 1a 219,88 ha; dat tréng cAy hang niam
chuyén sang d4t xay dung 1a 1.037,56 ha;
dat chua st dung chuyén sang dit xay dung
1a 53,03 ha; dit ciy lau ndm chuyén sang
dat xay dung 1a 700 ha. Nhu vay, mtic do do
thi héa trén dia ban thanh phd Buén Ma
Thudt giai doan 2000 — 2009 thé hién & dién
tich bién dong dat xay dung va thong qua su
thay d6i muc dich st dung dat, ti d4t néng
nghiép chuyén sang dat phi nong nghiép
(Bang 5).

Trong giai doan 2000 - 2009, dién tich
dat khong thay déi muc dich st dung la
31,293 ha chiém ty 1é 85,68%. Dién tich dat
nong nghiép chuyén sang d4t phi noéng
nghiép 2.010,47 ha chiém ty 1& 5,50%. Su
thay d6i st dung d&t cht yéu la do phat trién
cac khu d6 thi méi, cac cong trinh cong
nghiép trén dia ban thanh phd (Hinh 4).
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Bang 5. Téng hgp thay ddi sit dung dat néng nghiép

Mau Mo ta Dién tich (ha) Ty 1& (%)
| Khong thay déi 31.293,46 85,68
- D4t néng nghiép - phi néng nghiép 2.010,47 5,50
‘ Thay dbi khac 3.220,59 8,82
Téng 36.524,52 100,00

BAN €6 BIEN 0ONG DAT DAL
[THAHH FHS BUSN MA THUST Gl #OAN 2000 - 2009

Hinh 4. So d6 do6 bién dong dat do6 thi Tp. Buén Ma Thuot giai doan 2000 — 2009

4. KET LUAN

Nho kha néng chup lip lai sau mot
khoang thoi gian nh&t dinh nén tich hogp
céng nghé anh vé tinh va GIS cho phép x4c
dinh dudc sy bién dong ctia cac loai hinh st
dung d4t theo thdi gian va thanh 1ap ban dé
bién dong dat d6 thi mot cach nhanh chéng.

Ban do bién dong dat d6 thi thanh phd
Bu6én Ma Thudét dude thanh 1ap ¢6 d6 chinh
xéac cao. Trong d6, dién tich khéng thay déi
31.923,46 ha, chi€m 85,68% tong dién tich
tu nhién; dién tich d4t néng nghiép chuyén
muc dich sang dat phi néng nghiép la
2010,47 ha chi€m 5,50% téng dién tich tu
nhién; thay d6i khac 3.220,59 ha chiém
8,82% dién tich tu nhién.

St dung tu liéu anh vé tinh dé thanh
lap ban db bién dong dat d6 thi chi thé hién
dude mot s6 loai d4t chinh ma khong thé hién

chi tiét ting loai dat 6 d6 thi, cac loai dat
chuyén dung ...
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TÓM TẮT



Bài báo trình bày nghiên cứu sử dụng ảnh vệ tinh và công nghệ GIS thành lập bản đồ biến động sử dụng đất đô thị thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 – 2009. Ảnh vệ tinh được phân loại bằng phương pháp số trên phần mềm ENVI 4.3 và phân tích không gian bằng phần mềm Arc View 3.2. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sự thay đổi sử dụng đất đô thị được xác định với độ chính xác cao. Trong 9 năm (2000 – 2009) diện tích đất không thay đổi là 31923,96 ha, chiếm 85,68%, diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2010,47 ha, chiếm 5,50% tổng diện tích tự nhiên. Tuy nhiên, sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ biến động đất đô thị chỉ thể hiện được một số loại đất chính mà không thể hiện chi tiết từng loại đất. Để thành lập bản đồ biến động đất đô thị với độ chính xác cao nên chọn các ảnh thu nhận cùng mùa trong các năm tránh ảnh hưởng của mây và sương mù tới kết quả giải đoán ảnh. 


Từ khóa: Ảnh vệ tinh và công nghệ GIS, bản đồ biến động sử dụng đất, thành phố Buôn Ma Thuột.


SUMMARY

This research introduces application satellite imagines and GIS for developing land-use change maps of Buon Ma Thuot city from 2000 – 2009 with using digital image processing method by ENVI 4.3 software and spatial analyst by ARCVIEW 3.2 software. The results show that the changes in urban landuse have been identified with high accuracy. In 9 years (i.e. 2000-2009), the unchangeable area was 31923.96 hectare with 85.68% of total natural area. The area of agricultural land has been transferred to non - farming land was 2010.47 hectare, with 5.50% of the total studied area. The method using SPOT image data can be only used for identifying the change in some major land-use units, but it can not be used for dentifying landuse changes in detail.  This research suggests that the scenario of choosing image taken from the same season in a year for high accuracy map of  urban land use change, and in order to avoid cloud, frost effects on results of image interpretation. 



Key words: Buon Ma Thuot city, landuse change map, satellite imagines and GIS. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Đô thị hóa đang từng ngày làm đổi thay diện mạo đất nước, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của cuộc sống hiện đại. Nhưng làn sóng đô thị hóa cũng làm nảy sinh nhiều bất cập và để lại những hậu quả nặng nề về mặt xã hội, sản xuất, hệ sinh thái... (Nguyễn Khắc Thời và cs., 2008). Để đưa ra các quyết sách cho phát triển đô thị, cần có dữ liệu khoa học nhằm cân đối nguồn tài nguyên như: đất, nước, năng lượng... Nguồn tài nguyên đất nông nghiệp cần đặc biệt chú ý nhằm bảo đảm an ninh lương thực, cũng như các vấn đề xã hội phát sinh từ lương thực. Thành phố Buôn Ma Thuột là thủ phủ của Tây Nguyên có tốc độ đô thị hóa khá nhanh cũng không nằm ngoài quy luật đó. 


Bản đồ biến động đất đô thị cung cấp tư liệu về tình hình biến động sử dụng đất theo thời gian và theo không gian, là nguồn dữ liệu tin cậy hỗ trợ các nhà lãnh đạo đưa ra các quyết sách phù hợp. 


Trong những năm gần đây tư liệu viễn thám được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Tư liệu viễn thám có ưu điểm là giàu thông tin, chu kỳ thu nhận thông tin ngắn, xử lý trên diện rộng (Nguyễn Khắc Thời, Nguyễn Thị Thu Hiền; 2010). Công nghệ tích hợp tư liệu ảnh vệ tinh và GIS là công nghệ hiện đại để xác định biến động sử dụng đất và thành lập bản đồ biến động đất đô thị. Nghiên cứu được thực hiện tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc. 


2. DỮ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
      NGHIÊN CỨU


2.1. Phạm vi và dữ liệu sử dụng trong
       nghiên cứu


Phạm vi nghiên cứu là toàn bộ quỹ đất của thành phố Buôn Ma Thuột với tổng diện tích tự nhiên 36.524 ha. 

Dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu là ảnh vệ tinh LANDSAT thu nhận tháng 3 năm 2000, độ phân giải 30 m và ảnh SPOT5 thu nhận tháng 3 năm 2009, độ phân giải phổ 10m. Các ảnh đều đã được hiệu chỉnh phổ do ảnh hưởng của bức xạ và nắn chỉnh hình học do ảnh hưởng của sai số méo hình hình học ở mức 2B. Ngoài ra còn sử dụng các tư liệu khác như bản đồ địa hình hệ tọa độ VN2000, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 và các số liệu thống kê về tình hình sử dụng đất khu vực nghiên cứu.


2.2. Phương pháp nghiên cứu


2.2.1. Phương pháp điều tra khảo sát thực địa

Từ các số liệu, bản đồ và ảnh vệ tinh thu thập, việc điều tra khảo sát thực địa lớp phủ mặt đất được tiến hành nhằm lấy mẫu phục vụ quá trình giải đoán ảnh. Việc đo để xác định diện tích lấy mẫu lớp phủ mặt đất được thực hiện bằng máy GPS cầm tay nhằm xác định vị trí đặc trưng của các loại hình sử dụng đất, tạo ra các thông tin về lớp phủ của loại hình sử dụng đất tương ứng. 


ảnh sau khi giải đoán nội nghiệp được đối soát ngoài thực địa, nhằm kiểm tra, hiệu chỉnh nâng cao độ chính xác công tác giải đoán ảnh. 


2.2.2.  Phương pháp xử lý ảnh vệ tinh


ảnh vệ tinh đã được hiệu chỉnh phổ và nắn chỉnh hình học về hệ tọa độ UTM nhưng để nâng cao độ chính xác tiến hành nắn chỉnh hình học ảnh về hệ tọa độ VN2000. Quá trình nắn chỉnh ảnh được thực hiện trên phần mềm ENVI 4.3 bằng phương pháp nắn ảnh theo bản đồ. Chọn phép nắn Affine với tối thiểu 5 điểm khống chế phân bố đều trên ảnh và nội suy tái chia mẫu theo phương pháp “người láng giềng gần nhất” (nearest neighbor). 


Xây dựng tệp mẫu giải đoán ảnh dựa trên kết quả điều tra thực địa từ máy GPS cầm tay. Từ tệp mẫu tiến hành phân loại ảnh bằng phương pháp phân loại có kiểm định theo thuật toán xác suất cực đại (Maximum Likelihood).


2.2.3. Phương pháp đánh giá độ chính xác
          phân loại bằng ma trận sai số


Độ chính xác của ảnh phân loại được thể hiện bằng ma trận sai số. Ma trận này thể hiện sai số nhầm lẫn sang lớp khác (thể hiện theo hàng) và sai số do bỏ sót của lớp mẫu (thể hiện theo cột). Độ chính xác phân loại ảnh được tính bằng tổng số pixel phân loại đúng trên tổng số pixel của toàn bộ mẫu. 


Để đánh giá tính chất sai số mắc phải trong phân loại, có thể dựa vào chỉ số Kappa (κ), nằm trong phạm vi từ 0 đến 1.          

Chỉ số κ được tính theo công thức (Jensen, 1996): 
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Trong đó: 


N: Tổng số pixel lấy mẫu


r: Số lớp đối tượng phân loại


xii: Số pixel đúng trong lớp thứ i


xi+: Tổng pixel lớp thứ i của mẫu


x+i: Tổng pixel của lớp thứ i sau phân loại. 


2.2.4. Phương pháp phân tích không gian
          của GIS để chồng xếp bản đồ 


ảnh sau khi phân loại được biên tập để thành lập bản đồ. Sử dụng chức năng phân tích không gian trong GIS chồng xếp bản đồ và tính toán số liệu về biến động sử dụng đất.


3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
     LUẬN


3.1. Xử lý ảnh vệ tinh


ảnh vệ tinh LANDSAT năm 2000, ảnh vệ tinh SPOT5 năm 2009 được xử lý bằng phần mềm ENVI 4.3. ảnh sau khi tăng cường chất lượng, được nắn chỉnh hình học về hệ tọa độ VN-2000 theo bản đồ tỷ lệ 1:50.000 của khu vực nghiên cứu. Kết quả sau khi nắn ảnh sai số tại các điểm kiểm tra nhỏ hơn 1 pixel đảm bảo yêu cầu phân loại ảnh. ảnh sau khi nắn được cắt theo ranh giới của khu vực nghiên cứu (Hình 1).


Một phần quan trọng về xử lý phổ ảnh đa thời gian là chuẩn hóa phổ để lập bản đồ biến động. ảnh đa thời gian khác nhau về điều kiện khí tượng, vì vậy cần chuẩn hóa phổ về cùng một thời điểm thì kết quả đánh giá biến động mới có độ tin cậy cao. Hai ảnh vệ tinh năm 2000 và 2009 được thu nhận cùng mùa trong năm nên không phải chuẩn hóa phổ.


a. Phân loại ảnh


- Định nghĩa các lớp: Định nghĩa 6 lớp phân loại: đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất xây dựng, đất sông suối mặt nước, đất chưa sử dụng (Bảng 1).


- Chọn vùng mẫu: Từ số liệu điều tra thực địa và bản đồ hiện trạng sử dụng đất tiến hành chọn mẫu phân loại. Sau khi xây dựng xong tập mẫu tiến hành tính toán sự khác biệt giữa các mẫu phân loại. Kết quả tính toán sự khác biệt giữa các mẫu ảnh vệ tinh 2000 và 2009 đều lớn hơn 1,3 đảm bảo yêu cầu để tiến hành phân loại.


- Phân loại ảnh: Tiến hành phân loại ảnh với các mẫu đã chọn bằng phương pháp xác suất cực đại. Kết quả đã phân loại được hai ảnh vệ tinh năm 2000 và 2009.
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Hình 1. ảnh tổ hợp màu thực năm 2000 và ảnh tổ hợp màu giả năm 2009 sau khi nắn 

		 Bảng 1. Mẫu giải đoán ảnh vệ tinh


Loại đất

		Ảnh 2000

		Ảnh 2009

		Ảnh thực địa



		Đất trồng cây hàng năm
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		Đất sông suối và MNCD
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Bảng 2.  Ma trận sai số phân loại ảnh năm 2000


		Loại đất

		(1)


(pixel)

		(2)


(pixel)

		(3)


(pixel)

		(4)
(pixel)

		(5)


(pixel)

		(6)


(pixel)

		Tổng hàng


(pixel)



		Đất xây dựng (1)

		1096

		0

		49

		97

		6

		0

		1248



		Đất trồng lúa (2)

		0

		978

		15

		0

		39

		0

		1032



		Đất sông suối và MNCD (3)

		5

		18

		827

		0

		2

		0

		852



		Cây lâu năm (4)

		0

		0

		0

		1293

		0

		0

		1293



		Cây hàng năm (5)

		0

		0

		0

		0

		798

		103

		901



		Đất chưa sử dụng (6)

		0

		3

		4

		0

		8

		902

		917



		Tổng cột (pixel)

		1101

		999

		895

		1390

		853

		1005

		6243





Độ chính xác toàn bộ = (5894/6243) = 94,41%;  Chỉ số κ:0.9012


Bảng 3. Ma trận sai số phân loại ảnh năm 2009


		Loại đất

		1


(pixel)

		2


(pixel)

		3


(pixel)

		4


(pixel)

		5


(pixel)

		Tổng hàng


(pixel)



		Đất xây dựng (1)

		972

		21

		57

		84

		98

		1232



		Đất trồng lúa (2)

		0

		1004

		8

		20

		124

		1156



		Đất sông suối và MNCD (3)

		26

		11

		799

		106

		43

		985



		Cây lâu năm (4)

		177

		0

		93

		1459

		584

		2313



		Cây hàng năm (5)

		103

		212

		46

		162

		1137

		1660



		Tổng cột (pixel)

		1278

		1248

		1003

		1831

		1986

		7346





Độ chính xác toàn bộ: 5371/7346 = 72,12% ;    Chỉ số κ:0,7820
        (trong đó 5371, 5894 là tổng các pixel in đậm nằm trên đường chéo chính)


b. Đánh giá độ chính xác của kết quả
      phân loại

Sau khi phân loại ảnh bằng phần mềm ENVI 4.3 và đánh giá kết quả phân loại đạt được độ chính xác như sau:


- Độ chính xác phân loại ảnh năm 2000 là 94,41%, chỉ số ( bằng 0,90 (Bảng 2).


- Độ chính xác phân loại ảnh năm 2009 là 72,12%, chỉ số ( bằng 0,78 (Bảng 3).


Trong bảng 2, các số liệu trên đường chéo in đậm là số pixel phân loại đúng của các loại đất, các số còn lại trong các hàng là số pixel phân loại nhầm sang loại đất khác. 


- Kết quả đánh giá độ chính xác phân loại ảnh năm 2009 (Bảng 3).


c. Chuyển kết quả phân loại sang dạng véc tơ

Trước khi chuyển kết quả phân loại sang dạng véc tơ, cần thực hiện một số thao tác cần thiết như khái quát hóa các lớp thông tin, véc tơ hóa ảnh sau khi phân loại …


Hai ảnh vệ tinh năm 2000 và 2009 sau khi phân loại được chuyển sang dạng véctơ và lưu ở định dạng file của Mapinfor: Buon Ma Thuot 2000.mif và Buon Ma Thuot 2009.mif. 


3.2. Thành lập bản đồ biến động đất đô
       thị bằng phương pháp so sánh sau
       phân loại


Bản đồ biến động đất đô thị thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 - 2009 được thành lập từ ảnh vệ tinh năm 2000 và năm

2009 theo quy trình như hình 2.


3.2.1. Biên tập bản đồ hiện trạng sử dụng đất


ảnh phân loại sau khi được chuyển sang dạng véctơ được nhập vào phần mềm Mapinfor 9.0 để biên tập, lớp, màu, kết quả thu được hai bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000 và 2009 (Hình 3). 

Kết quả thống kê diện tích trên bản đồ năm 2009 được thành lập từ ảnh vệ tinh và số liệu thống kê có sự chênh lệch đáng kể. Tổng diện tích đất tự nhiên có sự chênh lệch do sáp nhập thêm 4 xã vào ranh giới của thành phố Buôn Ma Thuột năm 2004 nhưng trong quá trình xử lý ảnh lấy ranh giới thống nhất của năm 2000 để cắt ảnh 2000 và 2009. Đất chưa sử dụng có sự chênh lệch lớn nhất là 1.325,97 ha, do trong quá trình giải đoán ảnh với độ phân giải 10 m khó có thể phân biệt được đất cây hàng năm, đất trồng lúa với cây bụi, cỏ ở đất chưa sử dụng. Đất xây dựng chênh lệch diện tích do quá trình sáp nhập 4 xã vào ranh giới thành phố. Đất cây lâu năm, đất sông suối và mặt nước chuyên dùng chênh lệch không đáng kể.




Hình 2. Quy trình thành lập bản đồ biến động đất đô thị




Hình 3. Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất Tp. Buôn Mê Thuột năm 2000 và 2009


		Bảng 4. Biến động các loại đất giai đoạn 2000 - 2009 Tp. Buôn Ma Thuột  
                                                                                                                         Đơn vị tính: ha

Loại đất

		Năm 2000



		Năm 2009

		Đất
xây dựng

		Đất
trồng lúa

		Đất sông suối và MNCD

		Cây
lâu năm

		Cây
hàng năm

		Đất chưa sử dụng

		Tổng hàng



		Đất xây dựng

		5998.56

		219.88

		

		700.00

		1037.56

		53.03

		8009.03



		Đất trồng lúa

		

		2205.90

		

		

		97.64

		242.04

		2545.58



		Đất sông suối và MNCD

		

		

		925.39

		

		47.30

		

		972.69



		Cây lâu năm

		

		

		

		17428.54

		1136.65

		892.71

		19457.90



		Cây hàng năm

		

		

		33.93

		

		4735.07

		770.32

		5539.32



		Đất chưa sử dụng

		

		

		

		

		

		0

		0.00



		Tổng cột

		5998.56

		2425.78

		959.32

		18128.54

		7054.22

		1958.10

		36524.52





3.2.2. Thành lập bản đồ biến động sử dụng
          đất nông nghiệp


Sau khi hai bản đồ hiện trạng năm 2000 và 2009 được chuyển sang phần mềm hệ thống thông tin địa lý Arc View 3.2, bằng cách chồng xếp, nghiên cứu thu được bản đồ biến động sử dụng đất đô thị khu vực nghiên cứu thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000-2009. 


Các số liệu thống kê về biến động sử dụng đất (Bảng 4) được trình bày trong đó, tổng cột là diện tích của các loại đất năm 2000, tổng hàng là diện tích của các loại đất năm 2009. Các ô chữ đậm là diện tích của các loại đất không thay đổi từ năm 2000 đến 2009. Các ô còn lại thể hiện sự biến động. 


Số liệu bảng 4 cho thấy phần lớn diện tích đất nông nghiệp là chuyển sang đất xây dựng. Đất trồng lúa chuyển sang đất xây


dựng là 219,88 ha; đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất xây dựng là 1.037,56 ha;  đất chưa sử dụng chuyển sang đất xây dựng là 53,03 ha; đất cây lâu năm chuyển sang đất xây dựng là 700 ha. Như vậy, mức độ đô thị hóa trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 – 2009 thể hiện ở diện tích biến động đất xây dựng và thông qua sự thay đổi mục đích sử dụng đất, từ đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp (Bảng 5).


Trong giai đoạn 2000 - 2009, diện tích đất không thay đổi mục đích sử dụng là 31,293 ha chiếm tỷ lệ 85,68%. Diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.010,47 ha chiếm tỷ lệ 5,50%. Sự thay đổi sử dụng đất chủ yếu là do phát triển các khu đô thị mới, các công trình công nghiệp trên địa bàn thành phố (Hình 4).

Bảng 5. Tổng hợp thay đổi sử dụng đất nông nghiệp 


		Màu

		Mô tả

		Diện tích (ha)

		Tỷ lệ (%)
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		Không thay đổi

		31.293,46

		85,68
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		Đất nông nghiệp ( phi nông nghiệp

		2.010,47

		5,50



		

		Thay đổi khác

		3.220,59

		8,82



		

		Tổng

		36.524,52

		100,00







Hình 4. Sơ đồ đồ biến động đất đô thị Tp. Buôn Ma Thuột giai đoạn 2000 – 2009   


4. KẾT LUẬN 


Nhờ khả năng chụp lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định nên tích hợp công nghệ ảnh vệ tinh và GIS cho phép xác định được sự biến động của các loại hình sử dụng đất theo thời gian và thành lập bản đồ biến động đất đô thị một cách nhanh chóng.


Bản đồ biến động đất đô thị thành phố Buôn Ma Thuột được thành lập có độ chính xác cao. Trong đó, diện tích không thay đổi 31.923,46 ha, chiếm 85,68% tổng diện tích tự nhiên; diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp là 2010,47 ha chiếm 5,50% tổng diện tích tự nhiên; thay đổi khác 3.220,59 ha chiếm 8,82% diện tích tự nhiên.  


Sử dụng tư liệu ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ biến động đất đô thị chỉ thể hiện được một số loại đất chính mà không thể hiện

chi tiết từng loại đất ở đô thị, các loại đất chuyên dùng …
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